Ngày soạn: 3/1/2019                                                   
              Tiết 37

Bài 34: Thoái hóa do tự  thụ phấn và do giao phối gần.

1. mục tiêu bài học

1.1- Kiến thức:

+ Học sinh nắm được khái niệm thoái hoá giống

+ Học sinh hiểu và trình bày được nguyên nhân thoái hoá của tự thụ phấn bắt buộc ở cây giao phấn và giao phối gần ở động vật, vai trò trong chọn giống

+ Học sinh trình bày được phương pháp tạo dòng thuần ở cây ngô

1.2- Kĩ năng: rèn kĩ năng quan sát tranh hình phát hiện kiến thức, tổng hợp kiến thức, hoạt động nhóm

1.3- Thái độ: giáo dục ý thức yêu thích bộ môn

* Liên hệ, vận dụng: HS dựa vào nguyên nhân thoái hóa do tự thụ phấn bắt buộc và do giao phối gần, tính được tỉ lệ kiểu gen sau 1 số thế hệ tự thụ phấn
* Các KNS cơ bản được giáo dục

+ Kĩ năng giải thích vì sao người ta cấm anh em có quan hệ huyết thống gần nhau lấy nhau( trong vòng 3 đời) con sinh ra sinh trưởng phát triển yếu, khả năng sinh sản giảm, quái thai dị tật bẩm sinh
1.4. Định hướng năng lực hình thành và phát triển:
- Năng lực quan sát, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy, năng lực hợp tác, năng lực sử dụng ngôn ngữ

2. Chuẩn bị của gv -hs

- GV: Máy chiÕu,tranh phóng to hình 34.1 đến 34.3 sgk trên màn hình, một số hình ảnh minh hoạ hình thức tự thô phấn và giao phÊn, máy tính bảng, phần mềm activinspire , Mythware, violet
- HS: đọc trước bài 34, tìm hiểu về các hình thức thụ phấn ở thực vật
3- Phương pháp

- Phương pháp: Thảo luận nhóm, quan sát, hỏi đáp, nêu vấn đề, đàm thoại

- Kĩ thuật: hỏi và trả lời; sử dụng câu hỏi, động não, hoạt động nhóm , mảnh ghép, khăn trải bàn, KWL
4. tiến trình giờ dạy – giáo dục
4.1. ổn định lớp:
	Lớp
	Sĩ số
	Ngày dạy
	Chuẩn bị bài tập
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4.2. Kiểm tra bài cũ:

4.3- Bài mới:

 Mở bài: GV: kẻ bảng KWL lên bảng

	K
	W
	L

	
	
	

	
	
	


- HS chiếu video về quá trình thụ phấn ở thực vật ( sử dụng phần mềm activinspire liên kết tới Internet)
- GV: yêu cầu HS ghi nhanh thông tin nắm được qua đoạn video; GV ghi nhanh thông tin vào cột K

- GV đặt câu hỏi tiếp em muốn biết thêm điều gì về quá trình tự thụ phấn và giao phấn

- HS đưa ra 1 số câu hỏi GV ghi tiếp vào cột W; GV chuẩn bị sẵn một số câu hỏi để bổ sung vào cột W nếu câu hỏi của HS chưa có 
GV chuyển ý vào bài 
Hoạt động 1:

I. tìm hiểu hiện tượng thoái hoá

Mục tiêu: học sinh nhận biết được hiện tượng thoái hoá ở động vật và thực vật. Từ đó hiểu khái niệm thoái hoá, giao phối cận huyết
Phương pháp , kĩ thuật: thảo luận nhóm, quan sát, hỏi đáp, khăn trải bàn

Thời gian: 10’
	hoạt động giáo viên
	hoạt động học sinh

	GV: chia lớp thành 4 nhóm ( nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3, nhóm 4); 
GV: yêu cầu các cá nhân  nghiên cứu thông tin SGK, kết hợp thông tin giáo viên cung cấp trên màn hình về hiện tượng thoái hóa ở thực vật và động vật( 3’), sau đó thảo luận theo nhóm ( 3’), yêu cầu
+ Nhóm 1,2 tìm hiểu về thực vật ( Lí do thoái hóa và biểu hiện của hiện tượng thoái hóa)

+ Nhóm 3,4 tìm hiểu về động vật( Lí do thoái hóa và biểu hiện của hiện tượng thoái hóa)
GV: hướng dẫn HS các nhóm hoàn thành yêu cầu theo kĩ thuật khăn trải bàn

- GV: yêu cầu các nhóm báo cáo kết quả

- GV: hướng dẫn HS ghi lại nội dung vừa thảo luận vào vở. Nếu phần kiến thức sau khi thống nhất của HS chưa đủ GV sử dụng hình ảnh đã chiếu cho HS quan sát về hiện tượng thoái hóa ở động vật và thực vật để cùng HS bổ sung
- GV: dựa vào kiến thức HS đã hoàn thành yêu cầu HS làm bài tập trắc nghiệm ( GV sử dụng phần mềm violet)

- GV: sử dụng kết quả bài tập HS vừa hoàn thành , hình thành khái niệm về hiện tượng thoái hóa
- GV liên hệ với hiện tượng kết hôn gần ở người

- GV chốt lại kiến thức để chuyển ý 

	- HS: tự nghiên cứu thông tin kết hợp với quan sát hình ảnh GV đưa ra, yêu cầu

+ Tự ghi lại ý kiến của mình về nội dung đã được tìm hiểu vào bảng nhóm ở vị trí mình đã được phân công

+ Thống nhất với các bạn trong nhóm về nội dung đã được tìm hiểu, ghi vào phần trung tâm của bảng nhóm

- Các nhóm sử dụng máy tính bảng chụp lại kết quả của nhóm chuyển lên màn hình; cử đại diện trình bày; các nhóm còn lại nhận xét, bổ sung( nếu cần)

- HS: làm việc cá nhân để hoàn thành bài tập

- HS: tự chốt lại khái niệm thoái hóa




Kết luận:

1- ở thực vật: 

- Lí do thoái hoá: do tự thụ phấn bắt buộc ở cây giao phấn

- Biểu hiện: chiều cao cây giảm, phát triển chậm, khả năng chống chịu kém, năng suất giảm, dị dạng...

2 - ở động vật: 

- Lí do thoái hoá:  do giao phối gần

- Giao phối gần( giao phối cận huyết) là sự giao phối giữa con cái sinh ra từ 1 cặp bố, mẹ hoặc giữa bố, mẹ với con cái

- Biểu hiện: sinh trưởng phát triển chậm, khả năng sinh sản kém, quái thai dị tật bẩm sinh, chết non...
3- khái niệm thoái hoá

- Thoái hoá: là hiện tượng thế hệ con cháu có sức sống kém dần, bộc lộ tính trạng xấu, năng suất giảm, quái thai, dị dạng
Hoạt động 2:

II. nguyên nhân của hiện tượng thoái hoá

Mục tiêu: học sinh giải thích được nguyên nhân của hiện tượng thoái hoá là do xuất hiện thể đồng hợp gen lặn gây hại
Phương pháp , kĩ thuật: thảo luận nhóm, quan sát, hỏi đáp, mảnh ghép
Thời gian: 20’
	hoạt động giáo viên
	hoạt động học sinh

	GV: Sử dụng kĩ thuật mảnh ghép 
* Vòng 1: 
- GV( sử dụng phần mềm activinspire) : chiếu sơ đồ hình 34.3 tr 100,101 và 2 câu hỏi SGK ( GV giải thích hình 34.3 màu xanh biểu thị thể đồng hợp trội và lặn)
Câu 1:  Qua các thế hệ tự thụ phấn hoặc giao phối cận huyết tỷ lệ đồng hợp và tỷ lệ dị hợp thay đổi như thế nào?

Câu 2:  Tại sao tự thụ phấn ở cây giao phấn và giao phối gần ở động vật lại gây hiện tượng thoái hoá ?
- GV yêu cầu

+ Nhóm 1 và nhóm 2 thảo luận câu số 1 . Yêu cầu tất cả các cá nhân trong nhóm 1, 2 suy nghĩ trong vòng 2 phút ghi ý kiến cá nhân, sau đó thảo luận nhóm và ghi kết quả ra bảng nhóm

+ Nhóm 3 và nhóm 4 thảo luận câu số 2 Yêu cầu tất cả các cá nhân trong nhóm 1, 2 suy nghĩ trong vòng 2 phút ghi ý kiến cá nhân, sau đó thảo luận nhóm và ghi kết quả ra bảng nhóm 
(Thời gian hoàn thành 5 phút)

* Vòng 2

- GV yêu cầu 
+ Các thành viên trong 4 nhóm ban đầu thành lập 4 nhóm mới; Cách thành lập 4 nhóm mới các bạn có số thứ tự 5,6 trong mỗi nhóm giữ nguyên tại nhóm, các bạn số 1 di chuyển về nhóm 1, số 2 di chuyển về nhóm 2, số 3 di chuyển về nhóm 3, số 4 di chuyển về nhóm 4 ( đảm bảo trong mỗi nhóm mới có 3 bạn ở nhóm cũ)
+ Thông tin của vòng 1 được các thành viên trong nhóm mới chia sẻ đầy đủ với nhau ( 2’)

- GV giao nhiệm vụ mới cho 4 nhóm ( 5’)
+ Nhóm 1,2: Trình bày được nguyên nhân của hiện tượng thoái hóa
+ Nhóm 3,4: Xác định tỉ lệ KG ở thế hệ I1,I2,I3

- GV gọi nhóm 1, 2 báo cáo kết quả

- GV: chốt lại nguyên nhân của hiện tượng thoái hóa

- GV: gọi nhóm 3, 4 báo cáo kết quả

GV: sử dụng kết quả của nhóm 3,4 để xây dựng công thức tính tỉ lệ KG qua các thế hệ tự thụ phấn ( nếu kết quả thảo luận của nhóm 3,4 tốt)

+ Nếu  nhóm 3,4 chưa có kết quả cuối cùng để xây dựng công thức, GV sử dụng bài tập đã chuẩn bị để hướng dẫn HS xây dựng công thức

GV: mở rộng ở 1 số loài động vật, thực vật cặp gen đồng hợp không gây hại, nên không dẫn tới hiện tượng thoái hoá.Do vậy vẫn có thể tiến hành giao phối gần
GV chuyển ý
	- HS: tự nghiên cứu thông tin kết hợp với quan sát hình ảnh GV đưa ra, yêu cầu

+ Tự ghi lại ý kiến của mình về nội dung đã được tìm hiểu 
+ Thống nhất với các bạn trong nhóm về nội dung đã được tìm hiểu, ghi vào phiếu học tập của nhóm

- HS trong 4 nhóm cũ di chuyển theo hướng dẫn của GV về 4 nhóm mới

- HS trong nhóm mới chia sẻ thông tin mà nhóm cũ đã thống nhất tới tất cả các bạn trong nhóm mình

- HS dựa vào kiến thức đã được chia sẻ, thảo luận nhóm, thống nhất câu trả lời của nhóm mình ở vòng 2
- Đại diện nhóm 1,2 lên báo cáo kết quả thảo luận của nhóm mình( HS sử dụng máy tính bảng chụp lại kết quả thảo luận của nhóm chuyển lên màn hình cử đại diện báo cáo)
- HS: đại diện nhóm lên ghi kết quả thảo luận của nhóm mình lên bảng( sử dụng phần mềm activisprie) 
- HS các nhóm khác nhận xét, bổ sung

- HS ghi nhớ công thức
- HS: dựa vào kết quả phép lai giáo viên đưa ra để xác định tỉ lệ kiểu gen tại các thế hệ, ghi nhớ công thức
- HS: ghi nhớ thông tin




Kết luận: 

Nguyên nhân hiện tượng thoái hoá: do tự thụ phấn hoặc giao phối cận huyết.  qua nhiều thế hệ , tỉ lệ thể dị hợp giảm, tỉ lệ thể đồng hợp tăng , trong đó có đồng hợp lặn( đa số có hại) nên dẫn tới hiện tượng thoái hoá

Hoạt động 3:

III. vai trò của phương pháp tự thụ phấn bắt buộc và

giao phối cận huyết trong chọn giống

Mục tiêu: học sinh chỉ ra được vai trò tạo dòng thuần của phương pháp tự thụ phấn và giao phối cận huyết trong chọn giống
Phương pháp , kĩ thuật: quan sát, hỏi đáp

Thời gian: 5’
	hoạt động giáo viên
	hoạt động học sinh

	GV: yêu cầu HS nghiên cứu thông tin SGK kết hợp cho HS quan sát sơ đồ lai của phép lai một cặp tính trạng, nhận xét tỉ lệ KG, KH ở thế hệ con ( phần mềm activisprie) 
GV: từ phần nhận xét của HS, đặt câu hỏi:
+  Tại sao tự thụ phấn bắt buộc va giao phối gần gây ra hiện tượng thoái hoá nhưng phương pháp này vẫn được người ta sử dụng trong chọn giống?
GV: giúp học sinh hoàn thiện kiến thức
	HS: nghiên cứu sgk tr101 và tư liệu giáo viên cung cấp, nhận xét tỉ lệ KG, KH ở thế hệ con
HS: Dựa vào thông tin SGK và phần nhận xét để trả lời câu hỏi


Kết luận:

- Củng cố đặc tính mong muốn

- Phát hiện gen xấu để loại bỏ khỏi quần thể

- Tạo dòng thuần có cặp gen đồng hợp

- Chuẩn bị nguyên liệu cho lai khác dòng, tạo ưu thế lai

4.4. Tổng kết đánh giá

- Tổng kết: GV sử dụng kĩ thuật “ Trình bày một phút”
+ Điều quan trọng các em học được trong tiết học này là gì?

+ GV hướng dẫn HS trả lời các câu hỏi đặt ra trong cột W ở đầu bài và hoàn thành vào cột L

- Đánh giá: sử dụng câu hỏi trắc nghiệm ( sử dụng phần mềm Mythware gửi bài cho HS và chấm điểm; HS sử dụng máy tính bảng nhận và làm bài)
Khoanh trong trước câu trả lời đúng

Câu 1: Biểu hiện của thoái hóa giống là

	a. Con lai có sức sống cao hơn bố mẹ chúng

b. Con lai sinh trưởng mạnh hơn bó, mẹ
	c. Năng suất thu hoạch luôn được cao hơn

d. Con lai có sức sống kém dần


Câu 2: Biểu hiện nào sau đây không phải của thoái hóa giống

a. Các cá thể có sức sống kém dần

b. Sinh trưởng kém, phát triển chậm

c. Khả năng chống chịu tốt với các điều kiện môi trường

d. Nhiều bệnh, tật xuất hiện

Câu 3: Tự thụ phấn là hiện tượng thụ phấn xảy ra giữa:

a. Hoa đực và hoa cái của các cây khác nhau

b. Hoa đực và hoa cái của các cây khác nhau và mang kiểu gen khác nhau

c. Hoa đực và hoa cái trên cùng một cây

d. Hoa đực và hoa cái của các cây khác nhau nhưng mang kiểu gen giống nhau

Câu 4: Giao phối cần huyết là:

a. Giao phối giữa các cá thể khác bố mẹ

b. Lai giữa các cây có cùng kiểu gen

c. Giao phối giữa các cá thể có kiểu gen khác nhau

d. Giao phối giữa các cá thể có cùng bố mẹ hoặc giao phối giữa con cái với bố hoặc mẹ của chúng

Câu 5: Hiện tượng dưới đây xuất hiện do giao phối gần là:

	a. Con ở đời F1 luôn có các đặc điểm tốt

b. Con luôn có nguồn gen tốt của bố mẹ
	c. Xuất hiện quái thai, dị tật ở đời con

d. Con thường sinh trưởng phát triển tốt hơn bố mẹ


Câu 6: Nguyên nhân của hiện tượng thoái hóa khi tự thụ phấn bắt buộc và giao phối gần là:

a. Giảm tỉ lệ thể dị hợp và tăng tỉ lệ thể đồng hợp trong quần thể

b. Sự đa dạng về kiểu gen trong quần thể

c. Sự đa dạng về kiểu hình trong quần thể

d. Làm tăng khả năng xuất hiện đột biến gen

Câu 7: Trong chọn giống và sản xuất , việc ứng dụng của tự thụ phấn và giao phối gần nhằm mục đích:

a. Tạo ra các dòng thuần chuẩn bị nguyên liệu cho lai khác dòng

b. Củng cố một tính trạng mong muốn nào đó ở vật nuôi hoặc cây trồng

c. Phát hiện và loại bỏ những gen xấu khỏi quần thể

d. Cả 3 mục đích nên trên

Câu 8: Nếu ở thế hệ xuất phát P có kiểu gen  100%Aa , trải qua 2 thế hệ tự thụ phấn thì ở thế hệ thứ 2 có

	a. 12,5% thể dị hợp, 87,5% thể đồng hợp

b. 25% thể dị hợp, 75% thể đồng hợp
	c. 50% thể dị hợp, 50% thể đồng hợp

d. 75% thể dị hợp, 25% thể đồng hợp


Câu 9: Giả sử ở thế hệ xuất phát của một quần thể có P: 30% Aa, 70% AA. Nếu xảy ra tự thụ phấn bắt buộc thì tỉ tỉ lệ của kiểu gen Aa ở thế hệ F1 là bao nhiêu

	a. 12,5%
	b. 15%
	c. 45%
	d. 50%


Câu 10: Cũng theo dữ liệu của câu 9, tỉ lệ kiểu gen thuần chủng  AA ở thế hệ F1 là:

	a. 25%
	b. 50%
	c. 75%
	d. 77.5%


4.5. Hướng dẫn học sinh học ở nhà và chuẩn bị cho bài sau
- Học bài trả lời câu hỏi cuối bài

- Đọc trước bài 35

- Sưu tầm tranh ảnh về lai kinh tế

5-  Rút kinh nghiệm:

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
